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1. Giới thiệu
Bên cạnh các quyết định về đầu tư dài hạn và

quyết định tài chính ngắn hạn thì quết định tài trợ
là một trong những nội dung quan trọng của quản
trị tài chính. Quyết định tài trợ gắn liền với việc
xem xét nên lựa chọn nguồn vốn nào cung cấp
cho việc mua sắm tài sản, sử dụng vốn chủ sở hữu
hay vốn vay, hay sử dụng cả hai để huy động vốn
cho quyết định đầu tư.Quyết định tài trợ do đó
được thể hiện thông qua cơ cấu vốn, hay cấu trúc
nguồn vốn của mỗi doanh nghiệp. 

Tác giả Watson và Head (2007) trong cuốn
sách “Corporate Finance: Principles and Practice”
(tạm dịch là Tài chính doanh nghiệp: Nguyên lý và
thực hành) đưa ra khái niệm về cơ cấu vốn như
sau: “Thuật ngữ cơ cấu vốn trong tài chính phản

ánh giá trị của các khoản nợ mà doanh nghiệp sử
dụng so với phần vốn chủ sở hữu. Cơ cấu vốn
trong doanh nghiệp có thể được đo lường bằng
các chỉ số tài chính bao gồm: Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở
hữu (nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu hoặc Tỷ lệ nợ dài
hạn/Tổng vốn sử dụng). Bên cạnh đó, các tác giả
cũng cho rằng “Có thể bao gồm cả nợ ngắn hạn
cùng với nợ dài hạn khi xác định tỷ lệ cơ cấu vốn,
đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp có mức
thấu chi kéo dài từ năm này sang năm khác”.
Quan điểm của các tác giả về cơ cấu vốn tối ưu
như sau: “Nếu tồn tại một tỷ lệ tài trợ vốn tối ưu,
mà tại đó lợi ích mang lại cho doanh nghiệp là lớn
nhất thì doanh nghiệp cần điều chỉnh để đến được
điểm cơ cấu vốn tối ưu này”. 

Tác giả Berk và cộng sự (2012) trong cuốn
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ài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các lý thuyết về mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả
kinh doanh, đồng thời thực hiện nghiên cứu thực nghiệm đối với các công ty cổ phần phi tài

chính niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2011 -2015. Thông qua việc
phân tích mô hình dữ liệu bảng của 346 công ty niêm yết với tổng số 1730 quan sát, kết quả nghiên cứu
cho thấy cơ cấu vốn có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị doanh nghiệp và tồn tại mối quan hệ hình chữ U
ngược giữa cơ cấu vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
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sách “Fundamentals of Corporate Finance” (tạm
dịch là Những nguyên lý cơ bản về Tài chính
doanh nghiệp) đã đưa ra khái niệm: “Tỷ lệ tương
đối giữa nợ, vốn chủ sở hữu và các chứng khoán
khác mà doanh nghiệp huy động được gọi là cơ
cấu vốn”. Khi doanh nghiệp huy động vốn từ bên
ngoài để tài trợ cho các dự án của doanh nghiệp,
họ cần quyết định loại chứng khoán nào sẽ được
phát hành và cơ cấu vốn mà doanh nghiệp thiết
lập lên. Để phân tích về cơ cấu vốn, các tác giả sử
dụng chỉ tiêu tổng nợ (bao gồm cả nợ ngắn hạn và
nợ dài hạn) chia cho tổng vốn chủ sở hữu.Nghiên
cứu này cho rằng doanh nghiệp cần xác định được
mức dư nợ cần sử dụng để tối đa hóa giá trị doanh
nghiệp, tại đó cơ cấu vốn tối ưu được xác lập. Cơ
cấu vốn tối ưu phụ thuộc vào các nhân tố không
hoàn hảo của thị trường như thuế, những khó khăn
tài chính, chi phí đại diện, thông tin bất cân xứng.

Một cách tiếp cận khác, các tác giả Khan và
Jain (1997) trong cuốn sách Quản trị tài chính”
(tạm dịch từ “Financial Management”) khi đề cập
tới cơ cấu vốn đã cho rằng “Cơ cấu vốn là sự kết
hợp giữa nợ vay và vốn chủ sở hữu mà được
doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho những hoạt
động kinh doanh dài hạn. Vốn được hiểu là
nguồn tài chính dài hạn trong doanh nghiệp,
được xác định bằng tổng tài sản trừ đi nợ ngắn
hạn”. Cùng chung quan điểm này,tác giả I. M.
Pandey (1999) trong cuốn sách “Quản trị tài
chính” (tạm dịch từ Financial Management) đã
định nghĩa “Cơ cấu vốn liên quan đến việc huy
động vốn dài hạn từ các cổ đông và các chủ nợ
dài hạn. Nhà quản trị tài chính cần phải quyết
định về tỷ lệ giữa nguồn vốn nợ vay (với chi phí
cố định) và vốn chủ sở hữu”. 

Một số nghiên cứu tại Việt Nam như nghiên cứu
của tác giả Bùi Văn Vần và cộng sự (2013) trong
cuốn “Giáo trình tài chính doanh nghiệp” cho rằng
Cơ cấu vốn là tỷ trọng của các nguồn vốn trong tổng
giá trị nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động, sử
dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tác

giảNguyễn Thu Thủy (2011) cho rằng“Cơ cấu vốn
được tính bằng tỷ lệ giữa nợ phải trả (có thể là tổng
nợ, nợ ngắn hạn hoặc nợ dài hạn) và vốn chủ sở
hữu (hoặc Tổng vốn đầu tư) của một doanh nghiệp”. 

Tóm lại, khái niệm cơ cấu vốn có thể được tiếp
cận theo nhiều cách khác nhau.Các thuật ngữ như
capital structure, finance leverage hay financial
structure vẫn thường được sử dụng lẫn lộn và đều
được gọi chung là cơ cấu vốn, hoặc cấu trúc vốn
hay đòn bảy tài chính. Tuy nhiên, tác giả thống
nhất các khái niệm như sau:

- Cơ cấu vốn (capital structure) là tỷ trọng của
các nguồn vốn trong tổng giá trị nguồn vốn mà
doanh nghiệp huy động, được sử dụng vào hoạt
động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu vốn tối ưu (optimal capital structure) đạt
được khi doanh nghiệp phối hợp sử dụng các nguồn
vốn để mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Với mỗi một hình thức tài trợ, doanh nghiệp sẽ
phải bỏ ra những chi phí nhất định để sử dụng
chúng. Với nợ vay thì đó là chi phí lãi vay phải trả,
với vốn chủ sở hữu thì sẽ là tỷ lệ sinh lời kỳ vọng của
cổ đông. Việc lựa chọn cơ cấu vốn như thế nào sẽ
ảnh hưởng đến các quyết định sản xuất kinh doanh
mà chủ sở hữu sẽ đưa ra. Do vậy, cơ cấu vốn có ảnh
hưởng đến giá trị, hay hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp (Nguyễn Thu Thủy, 2011).

Nhà nghiên cứu Farrell (1957) đưa ra quan
điểm “Hiệu quả là khả năng kết hợp tối ưu các yếu
tố đầu vào để tạo ra một đơn vị đầu ra”. Khi phân
tích hiệu quả kinh doanh (HQKD) cần dựa vào hai
chỉ tiêu là hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương
đối. HQKD tuyệt đối được đo lường bằng kết quả
kinh doanh trừ đi chi phí bỏ ra để đạt được kết quả
đó. Phương pháp này phản ánh được quy mô, khối
lượng và lợi nhuận đạt được trong điều kiện, thời
gian cụ thể nhưng không thể sử dụng để so sánh
hoạt động kinh doanh giữa các tổ chức. HQKD
tương đối được đo lường bằng kết quả tỷ lệ giữa
yếu tố đầu ra và yếu tố đầu vào. Phương pháp này
được cho là thuận tiện hơn bởi có thể so sánh
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HQKD giữa các tổ chức có quy mô khác nhau, địa
điểm hay thời kỳ khác nhau.

Các nghiên cứu sau này về hiệu quả kinh
doanh đã tiếp cận khái niệm HQKD theo một cách
cụ thể hơn. Theo tác giả Venkatraman và cộng sự
(1986), hiệu quả kinh doanh (business perform-
ance) trước hết là tập trung vào sử dụng các chỉ số
hiệu quả tài chính (financial performance) để đánh
giá mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp như các chỉ
tiêu tăng trưởng doanh thu, tỷ suất sinh lời, thu
nhập trên một cổ phiếu, giá trị thị trường/giá trị sổ
sách… Ngoài ra, phương pháp sử dụng các chỉ
tiêu hoạt động (operational performance) đánh giá
HQKD trên góc độ rộng hơn như xác định thị
phần, mức độ giới thiệu sản phẩm mới, chất lượng
sản phẩm, hiệu quả hoạt động marketing, các giá
trị gia tăng trong sản xuất… 

Tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Công (2009)
cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù
kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn
nhân, tài, vật, lực của doanh nghiệp để đạt được
kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với
tổng chi phí thấp nhất”. Theo tác giả Nguyễn Thu
Thủy (2011), vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm
là hiệu quả kinh doanh, tức là một đồng vốn kinh
doanh có thể mang lại lợi nhuận là bao nhiêu chứ
không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu lợi nhuận. HQKD
được biểu hiện thông qua các thuật ngữ khác nhau
như hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động
hay khả năng sinh lời của doanh nghiệp…

Qua nghiên cứu những quan điểm cơ bản về
HQKD, tác giả thống nhất các quan điểm như sau:
Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế được
biểu hiện thông qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá
nhằm phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực
của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu hoạt
động đã đề ra.Trong phân tích HQKD có khá
nhiều quan điểm khác nhau như đánh giá hiệu quả
thông qua khả năng sinh lời, các chỉ tiêu phản ánh
hiệu suất hoạt động hay dựa trên giá trị kinh tế gia
tăng… Tuy nhiên, việc phân tích HQKD thông qua

các chỉ tiêu về tài chính được coi là phương pháp
đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất, như các
chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên tổng tài sản, khả
năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu hay dựa vào chỉ
số thị trường như Tobins Q.

Mỗi nguồn tài trợ đều có thể mang lại những lợi
thế hay bất lợi cho doanh nghiệp. Do đó, dưới góc
độ nhà quản trị doanh nghiệp, việc tìm hiểu ảnh
hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh có
ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp
tối đa hóa giá trị và lợi ích cho cổ đông. Mục tiêu
của bài viết là tổng hợp các lý thuyết và xây dựng
mô hình nghiên cứu thực nghiệm nhằm kiểm
chứng mối quan hệ này đối với các công ty cổ
phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng
khoán Việt Nam giai đoạn 2011- 2015. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1. Hệ thống các lý thuyết về ảnh hưởng của cơ

cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh

doanh của doanh nghiệp là một vấn đề nhận được
sự quan tâm đáng kể của các nhà nghiên cứu và
những người quản trị doanh nghiệp. Các lý thuyết
nghiên cứu điển hình về mối quan hệ này gồm lý
thuyết M&M, lý thuyết chi phí quản lý đại diện, lý
thuyết đánh đổi cơ cấu vốn, lý thuyết về trật tự
phân hạng và lý thuyết định thời điểm thị trường.

Lý thuyết M&M
Công trình đầu tiên trình bày về cấu trúc vốn có

thể kể đến là nghiên cứu của Modigliani và
Miller(1958), sau này được gọi là lý thuyết M&M
(1958). Lý thuyết này cho rằnggiá trị của một công
ty không có vay nợ bằng với giá trị của một công
ty có vay nợ.Do vậy, lý thuyết M&M kết luận rằng
giá trị công ty không phụ thuộc vào tỷ lệ nợ của
công ty đó. Tuy nhiên, kết luận của M&M (1958)
dựa trên một tập hợp các giả định về thị trường
hoàn hảo không đạt được trong thực tiễn, đặc biệt
là không xuất hiện thuế trong mô hình. 

Sau này, trong nghiên cứu tiếp theo của mình,
Modigliani và Miller (1963) đã đưa ra bằng chứng

Sè 114/20184

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học



mới cho rằng chi phí vốn ảnh hưởng đến cơ cấu
vốn và do đó ảnh hưởng đến giá trị của doanh
nghiệp. Sử dụng nợ càng cao sẽ tạo ra lá chắn
thuế làm giảm chi phí đi vay và dẫn đến tối đa hóa
giá trị doanh nghiệp.

Lý thuyết chi phí quản lý đại diện (Agency Cost
Theory)

Các tác giả Berle và Means (1932) đã đề cập
đến chi phí quản lý đại diện trong mô hình công
ty hiện đại.Chi phí đại diện của vốn chủ sở hữu
phát sinh do tình trạng bất cân xứng thông tin
giữa người quản lý và chủ sở hữu công ty. Lý
thuyết này được phát triển lên bởi Jensen và
Meckling (1976). Hai tác giả cho rằng chi phí
quản lý đại diện gia tăng do tồn tại sự khác biệt
về lợi ích giữa cổ đông và người quản lý (share-
holder - manager conflict) và sự khác biệt về lợi
ích giữa cổ đông và chủ nợ (shareholder -
debtholder conflict). Sự khác biệt về lợi ích giữa
cổ đông và người quản lý cho thấy nhà quản lý
có thể chạy theo lợi ích cá nhân thay vì mục tiêu
tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Cụ thể hơn,
nhà quản lý có xu hướng lựa chọn các dự án đầu
tư ít rủi ro, lợi nhuận
thấp và một tỷ lệ nợ
thấp để giảm xác suất
bị phá sản. Do vậy, để
cắt giảm chi phí đại diện, Harris và Raviv (1991)
cho rằng vay nợ như một cơ chế để giám sát và
khuyến khích hoạt động của Ban giám đốc do
mối quan hệ thuận chiều giữa tỷ lệ nợ vay và
những khó khăn tài chính của công ty. Khi tỷ lệ
vay nợ tăng lên, Ban giám đốc phải thận trọng
hơn trong các quyết định sử dụng vốn vay và
việc điều hành công ty hiệu quả hơn(Jensen,
1986). Như vậy, thông qua việc giảm thiểu chi phí
đại diện giữa cổ đông và người quản lý, lý thuyết
này ủng hộ mối quan hệ thuận chiều giữa vay nợ
và hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, xét trong mối quan hệ xung đột giữa
cổ đông và chủ nợ thì nợ vay lại có tác dụng là gia

tăng mức chi phí đại diện này. Khi mức vay nợ tăng
cao, chủ nợ có xu hướng đòi hỏi một tỷ lệ lãi suất
cho vay cao hơn để bù đắp cho những rủi ro mà
họ có thể gặp phải, do vậy sẽ giảm giá trị của
doanh nghiệp(Jensen và Meckling, 1976).

Lý thuyết đánh đổi cơ cấu vốn (Trade-off theory)
Lý thuyết đánh đổi cơ cấu vốn  do Kraus và

Litzenberger (1973) khởi xướng và được phát triển
lên bởi Myers và cộng sự (1984). Lý thuyết đánh
đổi cho rằng có tồn tại một cơ cấu vốn tối ưu để có
thể gia tăng giá trị doanh nghiệp bằng việc đánh
đổi những lợi ích của doanh nghiệp. Tức là, công
ty có thể vay nợ cho đến khi lợi ích về thuế từ đi
vay tương đương với chi phí giá tăng từ những khó
khăn tài chính của công ty (Myers, 1977). Ở mức
nợ trung bình, xác suất kiệt quệ tài chính không
đáng kể và giá trị hiện hữu của chi phí kiệt quệ tài
chính nhỏ nên việc vay nợ sẽ tạo ra lợi thế cho
doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp vay nợ
càng nhiều thì rủi ro phá sản sẽ càng cao và làm
giảm giá trị của doanh nghiệp. Lý thuyết đánh đổi
được viết dưới dạng công thức sau:

Không có một cơ cấu vốn tối ưu cho tất cả các
công ty. Những công ty có nhiều tài sản cố định
hữu hình, thu nhập cao và ít rủi ro thường có tỷ lệ
nợ tối ưu cao hơn những công ty hoạt động kinh
doanh nhiều rủi ro (Kraus và Litzenberger, 1973).
Ví dụ như các công ty kinh doanh trong lĩnh vực
vận tải thường vay nhiều vì tài sản của họ là hữu
hình và tương đối an toàn, trong khi đó các công
ty về công nghệ, có nhiều tài sản vô hình thường
sử dụng tương đối ít nợ vay.

Tóm lại, ưu điểm của lý thuyết đánh đổi cấu
trúc vốn là giải thích được sự khác biệt trong cấu
trúc vốn của các loại hình kinh doanh khác nhau
và đề xuất xu hướng đạt được cơ cấu vốn tối ưu tùy
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Nguồn: Kraus và Litzenberger (1973)

Giá trị doanh 
nghiệp 

= 
Giá trị doanh nghiệp 

được tài trợ hoàn toàn 
bằng vốn cổ phần 

+ Giá trị hiện tại của 
khoản lợi từ thuế 

- Chi phí phá sản 
kỳ vọng 
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thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Lý thuyết đánh đổi cơ cấu vốn đã có bước phát
triển hơn lý thuyết M&M khi xem xét cơ cấu vốn ở
cả hai khía cạnh là chi phí và lợi ích thay vì chỉ tính
toán đến lợi ích và giả thiết các chi phí là không
tồn tại như lý thuyết M&M. Tuy nhiên hạn chế của
lý thuyết này là không thể giải thích được tại sao
một số công ty rất thành công lại có tỷ lệ nợ thấp
và không dùng lá chắn thuế mặc dù thu nhập hoạt
động của doanh nghiệp cao. Chính hạn chế này
đã tạo tiền đề ra đời một lý thuyết cấu vốn khác là
lý thuyết trật tự phân hạng.

Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory)
Lý thuyết trật tự phân hạng được phát triển bởi

Myers và Majluf (1984), dựa trên mối quan tâm về
việc bất cân xứng thông tin sẽ ảnh hưởng lên quyết
định đầu tư và tài trợ của doanh nghiệp. So với các
nhà quản lý bên trong doanh nghiệp, nhà đầu tư
bên ngoài không có đầy đủ thông tin do vậy họ yêu
cầu một mức chiết khấu cao hơn khi doanh nghiệp
phát hành chứng khoán dẫn đến chi phí cho nguồn
tài trợ bên ngoài cao hơn. Do vậy, lý thuyết trật tự
phân hạng cho rằng các công ty ưu tiên lựa chọn
vốn tự có hơn là nguồn vốn bên ngoài. Các doanh
nghiệp trước hết sẽ sử dụng thu nhập giữ lại để đầu
tư, sau đó nếu doanh nghiệp cần đến nguồn tài
chính từ bên ngoài, doanh nghiệp sẽ bắt đầu vay
nợ, phát hành trái phiếu, rồi cuối cùng mới dựa vào
việc phát hành cổ phiếu. Lý thuyết trật tự phân hạng
không bác bỏ lập luận của các lý thuyết trước về
ảnh hưởng  của lá chắn thuế và những khó khăn tài
chính khi vay nợ, tuy nhiên lý thuyết này cho rằng
những nhân tố trên không quan trọng bằng thứ tự ưu
tiên lựa chọn nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Một
doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt thường
vay nợ ít không phải vì doanh nghiệp có cơ cấu vốn
tối ưu thấp mà bởi doanh nghiệp này không cần
nguồn tài trợ bên ngoài. Ngược lại, doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh kém thường vay nợ nhiều bởi
họ không có đủ nguồn tài trợ bên trong cho các dự
án kinh doanh của mình. Tỷ lệ nợ quan sát được của

mỗi doanh nghiệp phản ánh sự cần thiết, đòi hỏi về
nguồn tài chính bên ngoài được tích lũy lại theo thời
gian. Do vậy, lý thuyết này ủng hộ quan điểm các
công ty có khả năng sinh lời cao hơn sẽ có ít nợ
hôn(Abor, 2005).

Lý thuyết định thời điểm thị trường (Market tim-
ing theory hay Windows of opportunity)

Lý thuyết định thời điểm thị trường cho rằng
quyết định sử dụng nguồn tài trợ vốn của doanh
nghiệp phụ thuộc vào giá trị thị trường của doanh
nghiệp đó (Baker và Wurgler, 2002). Nhà quản trị sẽ
phát hành cổ phiếu khi nhận thấy giá cổ phiếu của
doanh nghiệp có xu hướng tăng lên hoặc đang được
đánh giá cao hơn giá trị thực của mình. Trường hợp
ngược lại, doanh nghiệp sẽ sử dụng nợ vay khi giá
thị trường của cổ phiếu có xu hướng giảm. Lý thuyết
này do đó không đưa ra một cơ cấu vốn tối ưu cho
doanh nghiệp. Khác với lý thuyết trật tự phân hạng
dựa trên giả thuyết thị trường hiệu quả dạng bán
mạnh (semi-strong form market efficiency) cho rằng
giá chứng khoán đã chịu tác động đầy đủ của thông
tin công bố trong quá khứ cũng như thông tin vừa
công bố, lý thuyết định thời điểm thị trường được xây
dựng không dựa vào giả định này. Các nhà nghiên
cứu theo trường phái lý thuyết định thời điểm thị
trường cũng cho rằng vấn đề thông tin bất cân xứng
không ảnh hưởng gì tới quyết định huy động vốn của
nhà quản lý, nhà quản lý chỉ đơn thuần căn cứ và
điều kiện thị trường để đưa ra quyết định của mình.

Như vậy, lý thuyết này khẳng định thời điểm thị
trường là yếu tố đầu tiên cần xem xét để quyết
định cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Cụ thể hơn
là doanh nghiệp không quan tâm đến việc sử dụng
nợ vay vốn cổ phần, họ chỉ lựa chọn hình thức tài
trợ nào mà tai thời điểm đó, giá trị mang lại cho
doanh nghiệp lớn hơn.

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh
hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh
trong doanh nghiệp

Bên cạnh các lý thuyết cũng có rất nhiều
nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa cơ
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cấu vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp. Một số nghiên cứu điển hình như:

Nghiên cứu “Cơ cấu vốn và hiệu quả kinh
doanh của công ty” của Margaritis & Psillaki
(2007) sử dụng mẫu gồm 12.240 công ty tại New
Zealand để xây dựng mô hình hồi quy giữa cơ cấu
vốn (được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng nợ và tổng
tài sản) và hiệu quả kinh doanh (được đại diện bởi
chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản). Kết quả
nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng thực nghiệm về
mối quan hệ thuận chiều giữa cơ cấu vốn và hiệu
quả kinh doanh. Ngoài ra, nghiên cứu của Abor
(2005) cũng ủng hộ quan điểm trên.

Seetanah và cộng sự (2014) thực hiện nghiên
cứu “Cơ cấu vốn và kết quả kinh doanh: bằng chứng
từ một nền kinh tế mới nổi” cho thấy cơ cấu vốn (xác
định bằng tổng nợ trên tổng tài sản) ảnh hưởng

ngược chiều với kết quả kinh doanh (đại diện bởi
ROA và ROE), hay những công ty có tỷ lệ nợ thấp
thường là những công ty có kết quả hoạt động tốt
hơn. Kết quả tương tự được tìm thấy trong nghiên
cứu cuûaSoumadi & Hayajneh (2012),Zeitun và Haq
(2015), Lê Thị Phương Vy (2015).

Nghiên cứu của Cheng và cộng sự  (2010) cho
650 công ty tại Trung Quốc và nghiên cứu của
Feng-Li Lin và cộng sự (2011) cho 196 doanh
nghiệp Đài Loan đã chỉ ra được cơ cấu vốn tối ưu
của các doanh nghiệp. Theo đó, ảnh hưởng của
cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp sẽ thay đổi từ thuận chiều sang ngược
chiều khi tỷ lệ nợ của doanh nghiệp vượt mức tối
ưu. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên
cứu của Margaritis và cộng sự (2010), Berger và
Bonaccorsi (2006) khi cho rằng cơ cấu vốn ảnh
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Bảng 1:Tổng hợp kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp

Ghi chú: ROE: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, ROA: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, Tobins
Q: Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách của tổng tài sản.

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Quan điểm Biến đại diện cho hiệu quả 
kinh doanh 

Các nghiên cứu tiêu biểu 

Cơ cấu vốn không có quan hệ với 
hiệu quả kinh doanh 

ROE, ROA, Tobin’s Q Modigliani và Miller (1958), Baker và 
Wurgler (2002), Phillips và Sipahioglu 
(2004) 

Cơ cấu vốn có quan hệ cùng chiều 
với hiệu quả kinh doanh 

ROE, ROA, Tobin’s Q, hiệu 
quả về chi phí (cost efficiency 
scores) 

Modigliani và Miller (1963), Harris và 
Raviv (1991), Margaritis và Psillaki 
(2007), Abor (2005), Bùi Đan Thanh 
(2016), Trần Thị Kim Oanh(2016), Võ 
Minh Long (2017), Lê Hoàng Vinh (2014) 

Cơ cấu vốn có quan hệ ngược chiều 
với hiệu quả kinh doanh 

ROE, ROA, Tobin’s Q Seetanah vaøcoäng sự(2014), Soumadi & 
Hayajneh (2012),Zeitun và Haq (2015), 
Le Thi Phuong Vy (2015) 

Cơ cấu vốn có quan hệ phi tuyến tính 
hình chữ U ngược với hiệu quả kinh 
doanh 

ROE, Hiệu quả lợi nhuận - 
EFF (Profit efficiency) 

Berger và Bonaccorsi (2006), Skopljal và 
Luo (2012), Margaritis và Psillaki (2010), 
Cheng và cộng sự (2010), Feng-Li Lin và 
cộng sự (2011), Nguyễn Thành Cường 
(2015) 
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hưởng đến hiệu quả kinh doanh theo mối quan hệ
hình chữ U ngược (inverted U-shaped).

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về mối quan
hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh nhưng
kết quả của mối quan hệ này vẫn còn chưa được
thống nhất. Có thể tóm tắt các kết quả như sau:

Sau khi hệ thống các nghiên cứu thực nghiệm,
tác giả lựa chọn các biến ROA, ROE nhằm phản
ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp cùng với
biến Tobins Q phản ánh sự kỳ vọng trong tương lai
của nhà đầu tư sẽ để đại diện cho hiệu quả kinh
doanh trong nghiên cứu này. Tác giả cũng kế thừa
các nghiên cứu trước đây khi lựa chọn tỷ lệ tổng nợ
trên tổng tài sản để đại diện cho cơ cấu vốn trong
doanh nghieäp(Margaritis và Psillaki, 2010, Abor,
2005 và Le Thi Phuong Vy, 2015).

3. Phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu của bài nghiên cứu là tìm hiểu mối

quan hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh
trong phạm vi các công ty cổ phần phi tài chính
niêm yết trên TTCK Việt Nam. Từ các lý thuyết và
bằng chứng thực nghiệm cho thấy phần lớn các
nghiên cứu đều đưa ra bằng
chứng đáng tin cậy về tác
động của cơ cấu vốn đến
hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp. Giả thuyết
nghiên cứu thứ nhất được đưa
ra như sau:

H1: Cơ cấu vốn có ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh
doanh của các công ty cổ
phần niêm yết tại Việt Nam.

Bên cạnh các nghiên cứu
về mối quan hệ tuyến tính,
một số nghiên cứu cũng chỉ
ra mối quan hệ phi tuyến tính
giữa cơ cấu vốn và hiệu quả
kinh doanh của doanh

nghiệp. Vì vậy, giả thuyết H2 được đề xuất như
sau:

H2: Cơ cấu vốn có mối quan hệ phi tuyến đến
hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần
niêm yết tại Việt Nam.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài
chính của các công ty cổ phần phi tài chính niêm
yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2011- 2015.
Các doanh nghiệp niêm yết không bao gồm các
ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty
chứng khoán hay các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực tài chính khác do cách thức huy
động vốn và cơ cấu vốn của nhóm doanh nghiệp
này có tính chất đặc biệt.Dựa vào bộ số liệu thứ
cấp có được từ nền tảng dữ liệu của Công ty cổ
phần StoxPlus, nghiên cứu thu thập được346 công
ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2011 -
2015, với tổng cộng 1730 quan sát tại các năm.
Phân loại các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu
theo các nhóm ngành theo tiêu chuẩn ICB1 được
thể hiện trong bảng 2 dưới đây:
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Bảng 2: Phân loại mẫu nghiên cứu theo các nhóm ngành

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu của Stoxplus

STT Ngành nghề Số doanh nghiệp Tỷ lệ 
1 Công nghệ Thông tin  13 3,8% 
2 Công nghiệp  156 45,1% 
3 Dầu khí  4 1,2% 
4 Dịch vụ Tiêu dùng  31 9,0% 
5 Dược phẩm và Y tế  14 4,0% 
6 Hàng Tiêu dùng  64 18,5% 
7 Nguyên vật liệu 45 13,0% 
8 Tiện ích Cộng đồng  19 5,5% 
9 Viễn thông 0 0,0% 

10 Tài chính 0 0,0% 
 Tổng 346 100,0% 

1. Tiêu chuẩn phân ngành ICB-Industry Classification Benchmark do Dow Jones và FTSE Group xây dựng



Bảng phân loại doanh nghiệp theo các nhóm
ngành cho thấy phần lớn các doanh nghiệp niêm
yết thuộc ngành công nghiệp (45,1%), hàng tiêu
dùng (18,5%) và nguyên vật liệu (13%). Ngành
dầu khí và viễn thông đứng cuối danh sách với rất
ít hoặc không có doanh nghiệp niêm yết trên thị
trường chứng khoán.

Sau khi khảo sát cơ sở lý thuyết và những
nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, tác giả xây
dựng mô hình nghiên cứu và đo lường các biến
liên quan như sau:

Mô hình kiểm định giả thuyết H1:
ROAit = �0 + �1LEVit + �2Size + �3Tangibility +

�4Growthit + �it (1)
ROEit = �0 + �1LEVit + �2Size + �3Tangibility +

�4Growthit+ �it (2)
Tobins Qit = �0 + �1LEVit + �2Size +

�3Tangibility + �4Growthit+ �it (3)
Mô hình kiểm định giả thuyết H2:
ROAit = �0 + �1LEVit + �2LEVit

2 + �3Size +
�4Tangibility + �5Growthit + �it (4)

ROEit = �0 + �1LEVit+ �2LEVit
2+ �2Size +

�3Tangibility + �4Growthit+ �it (5)
Tobins Qit = �0 + �1LEVit+ �2LEVit

2+ �2Size +
�3Tangibility + �4Growthit + �it (6)

Trong đó:
it = Biến quan sát của công ty i tại thời điểm t
i = 1, 2, 3, 4,…, 346 và t = 1, 2, 3…5 (Năm

2011 đến năm 2015)
Khái niệm và cách đo lường các biến được trình

bày trong Bảng 3 dưới đây:

Mô hình nghiên cứu có sử dụng dữ liệu bảng
(panel data), là dữ liệu kết hợp giữa chuỗi thời gian
và các quan sát chéo. Theo đó, mô hình sẽ được hồi
quy theo 3 cách: Pooled OLS, Fixed effect (hiệu ứng
cố định) và Random effect (hiệu ứng ngẫu nhiên). 

Mô hình Pooled OLS là mô hình đơn giản nhất
khi không xem xét tới sự khác biệt giữa các công
ty nghiên cứu, mô hình này ít khi được sử dụng.

Mô hình Fixed effect phát triển thêm từ Pooled
khi có đưa thêm sự khác nhau về các công ty, và
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Bảng 3: Bảng mô tả các biến đo lường được sử dụng trong nghiên cứu

Tên biến Định nghĩa Cách đo lường 
Biến phụ thuộc 
ROA 
 
ROE 
 
Tobin’s Q 

 
Tỷ suất sinh lời trên tài sản 
 
Tỷ suất sinh lời trên vốn 
chủ sở hữu 
Tỷ lệ giá trị thị trường trên 
giá trị sổ sách 

 
Lợi nhuận trước thuế chia tổng tài sản 
bình quân của công ty. 
Lợi nhuận sau thuế chia vốn chủ sở hữu 
bình quân của công ty. 
Giá trị thị trường của tài sản chia giá trị 
sổ sách của tài sản 

Biến giải thích 
LEV 
LEV2 

 
Đòn bẩy tài chính 

 
Tổng nợ chia tổng tài sản 
LEV*LEV 

Biến kiểm soát 
Size 
Growth 
 
Tangibility 

 
Quy mô công ty 
Tăng trưởng doanh thu 
thuần (DT) 
Tỷ trọng tổng tài sản cố 
định 

 
Logarit tự nhiên của tổng tài sản 

DTn – DTn-1 X100% 
DTn-1 

Giá trị còn lại của tổng TSCĐ chia tổng 
tài sản 

Year Năm Biến giả năm 



�

có sự tương quan giữa phần dư của mô hình và
các biến độc lập.

Mô hình Random effect cũng giống như mô hình
Fixed về sự khác nhau giữa các công ty nhưng
không có mối quan hệ nào giữa phần dư và các biến
độc lập của mô hình.

Để lựa chọn mô hình phù hợp nhất trong các
mô hình trên, tác giả sử dụng kiểm định Breusch
- Pagan Lagrangian Multiplier để lựa chọn mô
hình Pooled effect hay Random effect và kiểm
định Hausman để lựa chọn mô hình Fixed effect
hay Random effect.

4. Kết quả nghiên cứu
Với mô hình nghiên cứu thực nghiệm, tác giả

tiến hành thực hiện ước lượng thống kê mô tả,
phân tích hồi quy và các kiểm định bằng phần
mềm kinh tế lượng Stata.

Thống kê mô tả
Các chỉ tiêu cơ bản được sử dụng trong bảng

thông kê mô tả ở Bảng 4 dưới đây. 

Từ bảng thống kê mô tả có thế thấy các công
ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
có tỷ lệ nợ khá cao. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản trung
bình của là 50%, trong đó giá trị cao nhất là
97.1%, thấp nhất là 0.3%. Chịu ảnh hưởng sau
cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu nên sức sinh

lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu trung bình
của các doanh nghiệp không cao, tương ứng là
5.7% và 10.1%.77.

Kết quả hồi quy
Kết quả hồi quy với mối quan hệ giữa cơ cấu

vốn và hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ
phần niêm yết trên TTCK Việt Nam theo mô hình
(1) (2) (3) bằng các phương pháp Pooled OLS,
Fixed effect model và Random effect model được
thể hiện trong bảng 5 dưới đây:

Thống kê Breusch - Pagan Lagrangian
Multiplier kiểm định giả thuyết Ho cho rằng các
phương sai giữa các thực thể bằng 0. Kết quả kiểm
định đều bác bỏ giả thuyết Ho với p-value <0.01,
hàm ý ước lượng Pool không tốt bằng ước lượng
tác động ngẫu nhiên REM. Kiểm định Hausman
với giả thuyết Ho cho rằng hệ số ước lượng bởi mô
hình tác động ngẫu nhiên REM giống với các hệ
số ước lượng bởi mô hình tác động cố định FEM.
Kết quả kiểm định xác nhận bác bỏ giả thuyết Ho,

chứng tỏ mô hình tác động
cố định sẽ phù hợp hơn.
Như vậy, các hệ số theo mô
hình tác động cố định FEM
của các mô hình sẽ được sử
dụng để phân tích mối quan
hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu
quả kinh doanh.

Kết quả hồi quy cho thấy
mối quan hệ ngược chiều
(mức ý nghĩa thống kê 1%)
giữa tỷ lệ nợ trên tổng tài
sản với cả ba chỉ số đo
lường hiệu quả kinh doanh
là ROA, ROE và Tobins Q.

Kết luận này phù hợp với lý thuyết trật tự phân
hạng trong tài trợ công ty, nghĩa là các công ty
hoạt động có lợi nhuận nhiều sẽ có nhiều lợi
nhuận giữ lại để tài trợ cho các hoạt động của
mình và sẽ ít sử dụng nợ vay hơn. 
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Bảng 4: Thống kê mô tả các biến quan sát

Nguồn: Kết quả tính toán từ chương trình STATA

Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 
ROA 0.057232 0.083474 -0.64551 0.7837 
ROE 0.100895 0.168164 -3.04305 0.98213 
Tobin’s Q 0.863294 0.337217 0.239355 4.725708 
LEV 0.500041 0.221718 0.00294 0.97061 
LEV2 0.299171 0.216024 0.000008 0.942084 
Size 26.90801 1.361376 23.28202 31.03718 
Tangibility 0.272022 0.208082 0 0.948384 
Growth 0.139315 1.274583 -0.99037 40.76368 
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Bên cạnh đó cả ba mô hình còn cho thấy ảnh
hưởng tích cực của lợi thế về quy mô doanh
nghiệp và tốc độ tăng trưởng đến hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp với mức ý nghĩa thống kê
cao. Ngược lại, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định có ảnh
hưởng ngược chiều đến hiệu quả kinh doanh.
Trong điều kiện lãi suất tín dụng cao, những công
ty đầu tư lớn vào các tài sản cố định được tài trợ
bằng nguồn vốn vaysẽ gặp nhiều khó khăn hơn do
chi phí lãi vay gia tăng. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng phi tuyến tính
giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh của các
công ty cổ phần niêm yết trên TTCK Việt Nam
được trình bày trong bảng 5. Mô hình nghiên cứu
này cho thấy có tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính
giữa cơ cấu vốn và ROE. Cụ thể, tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu sẽ được cải thiện khi doanh
nghiệp sử dụng nợ, tuy nhiên nếu tỷ lệ nợ trên tổng
tài sản vượt ngưỡng tối ưu thì sẽ ảnh hưởng tiêu
cực đến hệ số này. Điểm tối ưu của cơ cấu vốn
trong trường hợp này có thể được xác định bằng
–b/2a = -0.4028992/(-0.9495488*2) = 21,22%.
Phát hiện này phù hợp với lý thuyết đánh đổi cơ
cấu vốn (trade-off theory) khi cho rằng doanh
nghiệp có thể vay nợ cho đến khi lợi ích về thuế từ
đi vay tương đương với chi phí giá tăng từ những
khó khăn tài chính của công ty.Tuy nhiên, kết quả
nghiên cứu không cho thấy mối quan hệ phi tuyến
tính giữa cơ cấu vốn và tỷ suất sinh lời trên tổng tài
sản,tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách của
doanh nghiệp. Khi lựa chọn biến ROA và Tobins Q
để đại diện cho hiệu quả kinh doanh, nghiên cứu
cho thấy cơ cấu vốn thể hiện tác động ngược
chiều.Mối quan hệ này ủng hộ lý thuyết trật tự
phân hạng và các nghiên cứu của Seetanah và
cộng sự (2014), Soumadi và Hayajneh (2012) tại
một số nền kinh tế mới nổi.

5. Kết luận
Dựa vào mẫu quan sát gồm 346 công ty cổ phần

niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2011 -

2015, nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa cơ
cấu vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh ảnh hưởng
của các yếu tố vĩ mô trên thị trường, quyết định về
cơ cấu vốn trong doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng
kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp Việt Nam. Xem xét trong bối cảnh lãi
suất cho vay ở mức cao, đặc biệt là giai đoạn cuối
năm 2011 khi mức lãi suất cho vay lên tới 17-
19%/năm, các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài
chính cao và tỷ trọng đầu tư vào tài sản cố định lớn
sẽ phải chịu mức chi phí cao hơn dẫn tới kết quả
kinh doanh bị suy giảm. Trên cơ sở đó, tác giả đưa
ra một số khuyến nghị như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp cần thực hiện chính
sách tài trợ linh hoạt, ưu tiên các nguồn vốn nội
bộ. Theo lý thuyết trật tự phân hạng, các doanh
nghiệp cần ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại trước
khi sử dụng nợ vay và các nguồn tài trợ bên ngoài
khác. Trong bối cảnh thị trường vốn của Việt Nam
còn chưa hoàn thiện và thiếu tính ổn định thì quyết
định về cơ cấu vốn của doanh nghiệp rất cần sự
linh hoạt và phù hợp về thời điểm. 

Thứ hai, đa dạng hóa các hình thức tài trợ vốn
như phát hành trái phiếu chuyển đổi, vay từ các
quỹ đầu tư, tiến hành hoạt động liên doanh, liên
kết trong và ngoài nước, phát hành cổ phiếu với
các hình thức chi trả cổ tức linh hoạt…Đây đều là
những hình thức được sử dụng phổ biến tại các
thị trường vốn phát triển. Đối với trái phiếu
chuyển đổi, về cơ bản hình thức này có mức lãi
suất thấp hơn lãi suất phát hành trái phiếu và
dung hòa được lợi ích của trái chủ và cổ đông
doanh nghiệp vốn là hai đối tượng có mâu thuẫn
lợi ích với nhau do họ cùng tranh dành phần lợi
nhuận giữ lại của doanh nghiệp. Các hình thức
huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế hay hoạt
động liên doanh liên kết không chỉ mang đến
nguồn tài chính dồi dào mà sự có mặt của các
nhà đầu tư mới còn có thể giúp doanh nghiệp mở
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rộng, phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh
của mình. Ngoài ra, việc linh hoạt trong các hình
thức chi trả cổ tức như chi trả cổ tức bằng cổ
phiếu giúp công ty giữ lại được một phần lợi
nhuận sau thuế để tái đầu tư vào hoạt động sản
xuất. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, bất kỳ
hình thức huy động vốn nào cũng sẽ là bất lợi
nếu doanh nghiệp không xây dựng được chiến
lược phát triển bền vững trong tương lai.

Thứ ba, doanh nghiệp cần chủ động xác định
các nguyên tắc trong xây dựng cơ cấu vốn tối ưu.
Các yếu tố về đặc điểm kinh doanh, lĩnh vực,
ngành nghề hay những giai đoạn phát triển khác
nhau đều có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quyết
định tài trợ vốn của doanh nghiệp. Ví dụ, một số
ngành có nhu cầu đầu tư cao vào tài sản cố định
có thể sử dụng nợ nhiều hơn những ngành còn
lại.Như vậy, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản tối ưu được
đề xuất trong nghiên cứu là 21,22% không phải là
một tỷ lệ cố định cho tất cả các doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, việc tìm hiểu sự khác biệt trong cơ
cấu vốn tối ưu giữa các ngành nghề lĩnh vực khác
nhau sẽ là gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo
trong lĩnh vực này.�
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Summary

The paper aims to generalize theories on the
relationships between capital structure and busi-
ness performance, then conduct an empirical
study on non-financial joint-stock companies listed
in Vietnam securities market in the 2011-2015
period. Via the analysis of panel data of 346 com-
panies with the total of 1730 observations,
research findings indicate that capital structure
has considerable impacts on business value and
there exists a U-shaped relationships between
capital structure and return on equity.


